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Quản lý tri thức là một dạng mới của hoạt động quản lý, có 
tác động lớn tới hiệu quả sản xuất của các công ty, tổ chức, 
doanh nghiệp. Vậy "tri thức" ở đây được hiểu như thế nào? 
đối tượng, cơ chế của quản lý tri thức là gì? hiệu quả của 
quản lý tri thức phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bài viết 
"Quản lý tri thức trong nền kinh tế hiện đại" của GS., TSKH. 
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ai thập niên gần đây, trong các 
nghiên cứu khoa học và trên thực 

tế, quản lý tri thức với tính cách là một 
mục mới, một chức năng mới của khoa 
học quản lý, một dạng mới của hoạt 
động quản lý được phát triển rất tích 
cực. Thoạt nhìn, thuật ngữ “quản lý tri 
thức” có nghĩa là lĩnh vực chỉ liên quan 
đến những ngành và cơ sở sản xuất được 
đặc trưng bởi cái gọi là sáng tạo công 
nghệ và công nghệ cao, sản xuất những 
mẫu sản phẩm mới trực tiếp trên cơ sở 
các nghiên cứu khoa học và thiết kế kỹ 
thuật cụ thể. Nhưng thực tế đã bác bỏ 
quan điểm hạn hẹp này và chứng minh 
rằng, không thể có những ngành, những 
cơ sở sản xuất và những công ty mà 
không sử dụng vốn trí tuệ trong sản 
xuất ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ và 
trong chính các phương pháp quản lý. 

Hiện nay, đầu tư vào tri thức ở các 
nước phát triển tăng nhanh hơn so với 
đầu tư vào vốn cố định.(∗)Trong những 
năm 1990, ở các nước thành viên Tổ 
chức hợp tác và phát triển kinh tế 
(OECD), đầu tư vào tri thức tăng trung 
bình hàng năm là 3,4% trong khi mức 
tăng đầu tư vào vốn cố định là 2,2%. 
90% trong tổng số khối lượng tri thức đã 
được đo bằng các đơn vị vật lý mà nhân 
loại đang sở hữu là thu được trong 30 
năm gần đây, cũng như 90% trong tổng 
số các nhà khoa học và kỹ sư đã được 
đào tạo trong toàn bộ lịch sử của nền 
văn minh là những người đương thời với 
chúng ta. Đây là những đặc điểm rõ nét 
nhất của bước chuyển từ nền kinh tế 

                                                
(∗) GS., TSKH. kinh tế, Viện Kinh tế, Viện 
Hàn lâm khoa học Nga. 
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dựa trên việc sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế 
dựa vào tri thức. ở các nước công nghiệp 
phát triển, tỷ phần tri thức mới được 
thể hiện trong các công nghệ, máy móc 
thiết bị và tổ chức sản xuất chiếm tới 
80-95% mức tăng tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP). 

Nội dung của các tài sản phi vật thể 

Đối tượng của quản lý tri thức là 
những tài sản phi vật thể của các tổ 
chức và được gọi chung bằng khái niệm 
“tri thức”. Đây là những tài sản đặc 
biệt, có các đặc điểm: 1/ không có hình 
thức rõ ràng, 2/ có tính sử dụng lâu dài, 
3/ có khả năng mang lại thu nhập. 
Không phải ngẫu nhiên mà những tài 
sản này thường được gọi là “của cải 
không trọng lượng”, bởi vì không thể 
đưa chúng gửi vào ngân hàng để thu lãi 
suất, không thể chạm tay vào chúng và 
thậm chí không thể đo lường hết được 
chúng. 

ở dạng chi tiết, thuộc diện tài sản 
phi vật thể gồm có: 

- những đầu tư vào vốn con người và 
các công trình nghiên cứu khoa học; 

- vốn trí tuệ; 

- văn hóa công ty, bao gồm các giá 
trị và chuẩn mực đạo đức, sự nắm vững 
các tiêu chuẩn, tinh thần trách nhiệm; 

- nhãn hiệu thương mại, nhãn hàng 
hoá, uy tín và hình ảnh của công ty; 

- bí quyết sản xuất, các lĩnh vực 
hiểu biết thành thạo, các kỹ năng, thói 
quen, những tri thức đã định hình (bằng 
sáng chế, sách hướng dẫn, giấy phép, 
các thể thức); 

- các quá trình quản lý (lãnh đạo và 
kiểm soát, trao đổi thông tin, thông tin 
điều hành); 

- cơ sở bạn hàng ổn định đã được tạo 
dựng, mạng lưới các nhà cung ứng, độ 
tin cậy và chất lượng; 

- tính chuyên nghiệp của các nhà 
điều hành và cán bộ công nhân viên, 
mức độ thuần thục cao của họ. 

Trong phần lớn thế kỷ XX, giá trị 
thị trường của các công ty chủ yếu là giá 
trị của các tài sản vật chất như nhà 
xưởng, các công trình, máy móc thiết bị, 
các nguồn dự trữ..., được ghi nhận bằng 
báo cáo kế toán. Nói cách khác, giá trị 
thị trường gần như trùng với giá trị 
quyết toán. 

Từ đầu những năm 1980, sự tách 
biệt ngày càng tăng giữa lượng vốn thị 
trường so với giá trị của các tài sản vật 
chất bắt đầu thể hiện rõ. Phần lớn giá 
trị thị trường của các công ty không còn 
gắn trực tiếp với lợi nhuận hiện tại của 
họ nữa. Và người ta ngày càng thấy rõ 
rằng, sự khác biệt giữa giá trị thị trường 
của công ty với giá trị các tài sản vật 
chất của công ty chính là chỉ số giá trị 
của các tài sản phi vật thể - tri thức. 
Tính ra tiền, sự khác biệt này thường là 
từ 5 đến 10 lần, và có khi lên tới 30 lần! 
Theo một số đánh giá khác, chỉ có từ 6 
đến 30% giá trị của công ty là những tài 
sản được nhắc đến trong các báo cáo 
quyết toán; phần còn lại là tài sản phi 
vật thể mà cho đến gần đây vẫn chưa 
được quản lý và điều tiết. Về thực chất, 
bước chuyển sang quản lý lĩnh vực rộng 
lớn, đa dạng và vẫn còn ít được nghiên 
cứu này là sự kiện mang tính báo hiệu 
và bản lề. 

Xét về tác động tới kết quả sản xuất, 
tài sản phi vật thể đã vươn lên ngang 
hàng với những thay đổi căn bản nhất 
trong công nghệ, thông tin, hàm lượng 
khoa học của sản xuất và sản phẩm. 
Ngoài ra, vai trò của bộ phận sáng tạo 
trong sự phát triển kinh tế và nâng cao 
hiệu quả đang tăng lên với tốc độ cao 
hơn so với các nhân tố sản xuất còn lại. 
Chính trên con đường này mà “nền kinh 
tế tri thức” được hình thành. Lợi ích của 
các nhà đầu tư đang đầu tư tiền của 
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không chỉ đơn giản vào các tài sản mà 
còn vào thu nhập tương lai của mình - 
tối đa hóa lợi ích thu được từ sử dụng trí 
tuệ -  cũng chính là gắn với điều này. 

Học cách tạo ra giá trị từ các tài sản 
phi vật thể, nắm vững nghệ thuật quản 
lý chúng - đó là những nhiệm vụ đang 
được đặt ra hàng đầu trong toàn bộ hoạt 
động bảo đảm phát triển kinh tế liên tục 
và bền vững. 

Có thể coi quá trình quản lý tri thức 
như là hoạt động thực tiễn bổ sung 
thêm những giá trị nhất định vào thông 
tin hiện có và mang lại hình thức tiêu 
dùng cho tri thức làm cho chúng thích 
hợp với việc sử dụng. Nội dung của các 
hoạt động trên là: 

- thu thái (thu nhận) tri thức - sử 
dụng và làm cho những tri thức có trên 
thế giới phù hợp với nhu cầu của mình; 

- hấp thụ tri thức - bảo đảm sự học 
liên tục thường xuyên, tạo khả năng cho 
việc học tập suốt đời; 

- truyền đạt tri thức - sử dụng công 
nghệ thông tin và liên lạc mới trên cơ sở 
cạnh tranh, sự điều tiết có tính pháp 
quy phù hợp và bảo đảm khả năng tiếp 
cận được tới các nguồn lực thông tin. 

Các giai đoạn và cơ chế quản lý tri thức 

Quản lý tri thức với tính cách là một 
dạng hoạt động quản lý và một chức 
năng chuyên biệt có một loạt đặc điểm. 
Thứ nhất, tri thức vừa là nguồn lực vừa 
là đối tượng quản lý thực tế gần như 
trong tất cả các bộ phận và trong phạm 
vi tất cả các chức năng. Thứ hai, quản 
lý tri thức gắn trực tiếp với việc sử dụng 
các công nghệ thông tin hiện đại, mạng 
Internet, các loại mạng đa nhánh và 
tổng hợp khác, cho phép tích lũy và phổ 
biến các tri thức cần thiết. Thứ ba, chức 
năng quản lý tri thức thực hiện vai trò 
liên kết và phối hợp trong quá trình học 
tập một cách có tổ chức. 

Lưu ý tới những đặc điểm này, quá 
trình quản lý tri thức được chia thành 
một loạt giai đoạn và mỗi giai đoạn được 
đặc trưng bởi phương pháp quản lý nhất 
định. Kinh nghiệm đã tích lũy được cho 
thấy rằng, các giai đoạn điển hình nhất 
là: 

- xác định (tri thức nào có ý nghĩa 
quyết định cho thành công); 

- thu thập (tìm được những tri thức, 
kinh nghiệm, các phương pháp và 
nghiệp vụ hiện có); 

- lựa chọn (luồng tri thức thu thập 
được, được chỉnh lý, đánh giá ích lợi của 
chúng); 

- lưu giữ, bảo quản (các tri thức 
được lựa chọn, được phân loại và đưa 
vào bộ nhớ có tổ chức - bộ nhớ của con 
người, ở dạng viết trên giấy (văn bản), ở 
dạng điện tử); 

- phân chia (những tri thức rút ra từ 
bộ nhớ tích hợp được đem ra sử dụng 
chung); 

- áp dụng (khi thực hiện các nhiệm 
vụ, giải quyết các vấn đề, ra quyết định, 
tìm kiếm các ý tưởng và đào tạo, học 
tập); 

- hình thành (các tri thức mới được 
phát hiện ra bằng cách: quan sát theo 
dõi khách hàng, thông tin phản hồi, 
phân tích nguyên nhân, kiểm nghiệm 
theo chuẩn, kinh nghiệm, nghiên cứu, 
thử nghiệm, tư duy sáng tạo, xử lý dữ 
liệu); 

- bán (việc này được thực hiện trên 
cơ sở vốn trí tuệ - các sản phẩm và dịch 
vụ mới, có thể được bán ở bên ngoài 
doanh nghiệp). 

Thước đo chính khối lượng tri thức 
và mức độ nắm vững chúng ở mỗi giai 
đoạn là sự gia tăng mức độ thành thạo 
của doanh nghiệp. Toàn bộ hoạt động 
quản lý tri thức hướng tới chính là điều 
này. 
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Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 
của công ty nói chung được thay đổi một 
cách căn bản phù hợp với nhiệm vụ và 
giai đoạn quản lý tri thức. Tiêu chí này 
ít nhất là lợi nhuận và cao hơn là thước 
đo thực trạng các nguồn lực, như: vốn 
trí tuệ; tính tích cực đầu tư; phát triển 
nguồn lực con người, mức độ thoả mãn 
người tiêu dùng; mức độ đầy đủ và đồng 
bộ trong việc sử dụng công nghệ thông 
tin; khả năng thích ứng với môi trường 
đang thay đổi. 

Có thể nói cả về một số thước đo 
gián tiếp hiệu quả của các tài sản phi 
vật thể mà suy cho cùng được đánh giá 
bởi thị trường qua sự thay đổi giá cả của 
từng loại hàng hoá, giá trị của công ty 
nói chung, qua sự đóng góp của các khu 
vực gắn với sản xuất và quản lý tri thức 
(các nghiên cứu khoa học và giáo dục, 
các dịch vụ tài chính, bảo hiểm và kinh 
doanh, tư vấn) vào sản phẩm quốc gia. 

Cần phải hiểu rằng, không có và 
không thể có một cách tiếp cận bất biến, 
kiểu mẫu đối với các phương pháp và 
quá trình quản lý tri thức, mà không 
chú ý đến bản chất và biến thể của 
chính các đối tượng quản lý là tri thức. 
Có tri thức chính thức và không chính 
thức, rõ ràng và không rõ ràng. Trong 
các nghiên cứu thường sử dụng cách 
phân loại theo phạm trù tri thức: trong 
trường hợp này tri thức được phân 
thành tri thức thực tiễn, tri thức lý luận 
và tri thức chiến lược; trong trường hợp 
khác - tri thức đã được mã hóa, tri thức 
đã thành thói quen, tri thức khoa học, 
v.v... Sự phát triển của các tổ chức đòi 
hỏi phải có kiến thức (hiểu biết) về 
người tiêu dùng, sản phẩm, các quá 
trình, công nghệ, các đối thủ cạnh 
tranh, các quy luật, tài chính, v.v... Kiến 
thức đó có thể là chuyên sâu hoặc phổ 
thông đến một cấp độ nhất định. Theo 
lĩnh vực hoạt động, kiến thức được phân 
thành công nghệ, dịch vụ nghề nghiệp 

và tài chính, chăm sóc sức khỏe, giao 
thông vận tải, năng lượng, tài nguyên 
thiên nhiên, xây dựng và bất động sản, 
sản phẩm dinh dưỡng, quần áo, du 
hành, kinh tế nông nghiệp, quyền lực 
hành pháp. 

Theo mức độ cấu trúc hóa, tri thức 
thường được phân biệt theo các tiêu chí 
sau: 

- được cấu trúc rõ ràng (thuật toán, 
công thức, lý thuyết, sơ đồ, quá trình); 

- được cấu trúc một phần (nhận xét, 
đánh giá chủ quan, nguyên tắc tự tìm ra 
cho việc ra quyết định); 

- không được cấu trúc (không có cơ 
sở lý thuyết, kinh nghiệm chỉ ở dạng các 
sự kiện). 

Giải quyết nhiệm vụ phát triển ổn 
định và mở rộng lĩnh vực thành thạo 
của các tổ chức và quản lý trực tiếp tri 
thức đòi hỏi phải có những thay đổi 
đáng kể trong cơ cấu tổ chức của công 
ty. Nhiều chức vụ mới đã xuất hiện, như 
giám đốc quản lý tri thức; phó giám đốc 
quản lý vốn trí tuệ; cán bộ điều hành 
các tài sản trí tuệ; giám đốc về đào tạo; 
cán bộ môi giới tri thức (người phối hợp 
sự cung và cầu về tri thức); cán bộ phân 
phát quyết định; liên minh các nhà điều 
hành; công chức làm việc với người tiêu 
dùng. Người ta đặc biệt chú ý tới các tập 
thể (các bộ phận) sáng tạo cái mới, được 
thành lập để tìm kiếm và nghiên cứu xử 
lý các tri thức mới, mang lại cho chúng 
một dạng tiêu dùng. 

Thực hiện những điều chỉnh cần 
thiết đối với các phương pháp và hình 
thức làm việc truyền thống với khách 
hàng, hoàn thiện các công cụ sử dụng hệ 
thống thông tin, các dịch vụ thiết kế-
công nghệ, các bộ phận lập kế hoạch 
chiến lược, tài chính, các nguồn lực lao 
động, quản lý là có lợi cho việc đẩy 
mạnh quản lý tri thức. Hoạt động này 
trong các tổ chức mạng và ảo, các công 
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ty đào tạo và trí tuệ, các tập đoàn tài 
chính và các liên minh chiến lược có 
những nét đặc thù nhất định. 

Những người lãnh đạo các công ty 
đóng vai trò then chốt trong quản lý tri 
thức. Trong bối cảnh diễn ra những thay 
đổi năng động trong kỹ thuật, công nghệ 
và tổ chức sản xuất, các phương pháp để 
đạt được mục tiêu đặt ra và giải quyết 
những vấn đề đã chín muồi cũng thay 
đổi căn bản. Quản lý tri thức đòi hỏi cao 
hơn bất kỳ một hoạt động quản lý nào 
khác về trình độ kỹ thuật, mức độ 
chuyên nghiệp của những người đứng 
đầu, kỹ năng của họ trong làm việc với 
con người, khả năng khái quát hóa. Có 
thể nêu ra một loạt các lĩnh vực thành 
thạo cơ bản và các định hướng của 
những người đứng đầu, các đặc điểm 
chính trong trình độ chuyên nghiệp của 
họ, trong đó có: 1/ tầm nhìn chiến lược; 
2/ sự nhanh nhạy; 3/ biết chú ý đến 
quyền lợi của khách hàng; 4) có định 
hướng sáng tạo, tin vào sự phát triển 
đổi mới. 

Trong phạm vi lý luận và thực tiễn 
của “quản lý tri thức”, sự xuất hiện khái 
niệm quản lý nhân tài đã trở thành một 
sự kiện rất nổi bật trong thời gian gần 
đây. ý nghĩa tương lai của khái niệm 
này được lý giải bởi tính cấp thiết của 
việc tìm kiếm, giữ và kích thích nhân 
tài - những người có thể đưa ra ý tưởng 
và đưa chúng vào cuộc sống. Trong nền 
sản xuất hiện đại, các công việc đòi hỏi 
sức mạnh thể lực chỉ chiếm nhiều nhất 
là 20%. Chẳng hạn, như đã biết, ở một 
loạt các nước phát triển, 1/3 - 1/2 tổng số 
lương là chi cho hoạt động sáng tạo. 

Nếu cố thử tổng hợp kinh nghiệm đã 
tích lũy được thì những yếu tố sau là 
thuộc vào hệ thống quản lý nhân tài: 
phát hiện nhân tài; thu hút; giữ lại; tổ 
chức sử dụng nhân tài. Giải quyết 
những vấn đề này có thể trở thành ưu 
thế chiến lược lớn. Các tổ chức hiện đại 

cần phải tạo ra môi trường làm việc có 
nhiều đột phá và nhiều vấn đề sáng tạo. 

Những số liệu được công bố cho 
phép rút ra rằng, ở các nước phát triển 
và các tổ chức của họ, số lượng nhân tài 
chiếm trung bình 3-4% số cán bộ làm 
việc. 

Vai trò đặc biệt trong hoạt động 
sáng tạo của các công ty thuộc về công 
tác giáo dục mà việc tổ chức nó thuộc 
chức năng của “quản lý tri thức”. Các xu 
hướng phát triển hiện đại nhất của giáo 
dục được thể hiện rõ trong quan niệm 
“học tập suốt đời”. Ngay hiện nay, ở 
nhiều công ty, 15-20% thời gian làm việc 
được dành cho việc đào tạo lại cán bộ 
chuyên môn. Trong toàn bộ thời gian 
hoạt động nghề nghiệp (khoảng 40 
năm), mỗi một cán bộ chuyên môn cần 
phải nâng cao trình độ nghiệp vụ của 
mình 5-8 lần. Lời khuyên cho các cán bộ 
chuyên môn là nên dành 10 giờ mỗi 
tuần cho việc nghiên cứu tài liệu chuyên 
ngành và 40-80 giờ mỗi năm cho việc 
tham gia vào một hình thức học tập 
trung nào đó. 

Nước Nga trên thị trường đổi mới quốc tế 

Đối với các công ty Nga, quản lý tri 
thức vẫn chưa trở thành công cụ hữu 
hiệu của kinh doanh có trình độ công 
nghệ cao. Trong khi đó thì lí do và cơ sở 
cho việc sử dụng ngay công cụ này đã 
quá đầy đủ. Hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực đổi mới trong nền kinh tế 
Nga chưa cao - xét cả về giá trị tuyệt đối 
lẫn trong so sánh với các nước công 
nghiệp phát triển, nơi mà tỷ phần của 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực đổi mới đôi khi chiếm tới 80% (tính 
trung bình ở các nước thành viên OECD 
là 50%), còn ở Nga - dưới 10%. ở nước 
Nga, theo kết quả khảo sát của ủy ban 
thống kê nhà nước, tỷ phần những sản 
phẩm đổi mới mới trong tổng số hàng 
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hoá đã chuyển giao đang giảm từ năm 
này qua năm khác. 

Phần lớn các ngành có hàm lượng 
khoa học cao của Nga mới đang ở giai 
đoạn đầu của cuộc cách mạng máy tính, 
tức là ở giữa hình thái công nghệ thứ ba 
và thứ tư. Các công nghệ hình thái thứ 
năm đã thâm nhập một cách sâu sắc và 
vững vàng vào nền kinh tế của các nước 
phát triển nhưng vẫn chưa được áp 
dụng rộng rãi ở nước Nga. 

Nền khoa học Nga hiện vẫn chưa 
thực sự bảo đảm được việc xây dựng hợp 
lý “ngân hàng tri thức” - ngân hàng vô 
cùng cần thiết cho việc khắc phục tình 
trạng lạc hậu công nghệ của nước Nga 
so với các nước phát triển. 

Hiện nay, ở Nga, số lượng đơn xin 
cấp bằng sáng chế được nộp hàng năm 
thấp hơn khoảng 5 lần so với ở Đức; 10 
lần so với ở Mỹ và 15 lần so với ở Nhật 
Bản. Tính trung bình trong 5 năm gần 
đây, mỗi năm ở Nga có khoảng 30 nghìn 
đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp (ở 
Mỹ- 280 nghìn, ở Nhật Bản- 360 nghìn, 
ở Đức- 140 nghìn). 

Sự lạc hậu trong tổ chức hoạt động 
cấp bằng sáng chế, sự bỏ mặc và không 
quản lý nó có thể được xem là nguyên 
nhân của việc, xét theo số lượng bằng 
sáng chế đã được cấp tính trên 1 triệu 

dân, nước Nga đứng vị trí thứ 11 trên 
thế giới. Xét theo giá trị thu nhập bình 
quân đầu người thu được hàng năm từ 
các nước khác từ việc sử dụng các đối 
tượng sở hữu trí tuệ, nước Nga đứng ở vị 
trí thứ 41. 

Hiệu quả quản lý tri thức phụ thuộc 
trực tiếp vào việc áp dụng các công nghệ 
thông tin hiện đại. Số liệu thống kê cho 
thấy rằng, xét theo các chỉ số này, cách 
biệt giữa nước Nga với các nước phát 
triển không những vẫn còn mà còn tăng 
lên. Ví dụ, xét theo số lượng máy tính cá 
nhân tính trên 1 nghìn dân, nước Nga 
kém nước Mỹ 14 lần; xét theo số lượng 
máy tính cá nhân có nối mạng Internet - 
321 lần. Nước Nga cần phải hiểu thấu 
đáo mạng Internet, các mạng quốc tế, 
các công cụ phân tích trí tuệ, các hệ 
thống quản lý tài liệu lưu chuyển và hỗ 
trợ quyết định, hoạt động lập trình tập 
thể, các mạng lớn, trí tuệ nhân tài. 

ở nước Nga, không chỉ các vấn đề 
phát triển cái mới, mà cả các vấn đề tái 
sản xuất giản đơn đều đang rất bức 
thiết, bởi vì mức độ hao mòn vốn cố định 
của các doanh nghiệp rất cao. Sự viện cớ 
đang ở các giai đoạn chuyển đổi và vì 
thế trì hoãn nhiệm vụ quản lý tri thức 
có lẽ sẽ là sai lầm lớn với những hậu 
quả không lường hết được đối với phát 
triển kinh tế. 

 


